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TOÙM TAÉT 

Trong vòng 10 năm sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995 – 

2005), quan hệ Việt Nam – Hoa Kì đã có những bước tiến đáng kể. Hiện nay, Việt Nam 

và Hoa Kì vẫn đang tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ đối 

tác xây dựng, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt, ổn định, lâu dài giữa hai nước, vì lợi ích 

chung của nhân dân các nước. Trên cơ sở sự phát triển quan hệ hai nước, bài viết tập 

trung phân tích những đặc điểm của quan hệ Việt Nam – Hoa Kì trong giai đoạn 10 

năm sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995-2005). 

Từ khóa: quan hệ ngoại giao, bình thường hóa 

*

Thắng lợi của công cuộc đổi mới toàn 

diện và chính sách đối ngoại độc lập, tự 

chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa 

đã làm cho thế và lực của Việt Nam ngày 

càng tăng. Bên cạnh đó, hòa bình, hợp tác 

và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và 

châu Á đã trở thành xu thế không thể đảo 

ngược; các nước phát triển và ASEAN 

hưởng ứng chính sách đối ngoại rộng mở 

của Việt Nam, tăng cường quan hệ với 

Việt Nam. Các yếu tố trên đây đã tác động 

rất lớn đến nhận thức của các nước lớn đối 

với Việt Nam, trong đó có Hoa Kì. Trước 

những chuyển biến kinh tế – xã hội của 

Việt Nam cùng với diễn biến mới của khu 

vực và thế giới, Hoa Kì đã thay đổi cách 

nhìn nhận đối với Việt Nam. Từ năm 

1991, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kì 

đã có những bước phát triển mới trong quá 

trình bình thường hóa quan hệ. Ngày 11-

7-1995, Hoa Kì đã chính thức bình thường 

hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Lịch 

sử quan hệ giữa hai nước đã bước sang một 

trang mới.  

Trong vòng 10 năm sau khi hai nước 

bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995 

– 2005), quan hệ Việt Nam – Hoa Kì đã có 

những bước tiến đáng kể. Đây là kết quả 

của những nỗ lực không ngừng của Đảng, 

Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Về quan 

hệ chính trị – ngoại giao, hai bên đã trao 

đổi nhiều đoàn cấp cao. Chuyến thăm Việt 

Nam của Tổng thống Bill Clinton năm 

2000 và đặc biệt là chuyến thăm chính 
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thức Hoa Kì của Thủ tướng Phan Văn 

Khải năm 2005 mở ra khuôn khổ quan hệ 

đối tác xây dựng, hữu nghị, hợp tác nhiều 

mặt, ổn định, lâu dài giữa hai nước. Lãnh 

đạo cấp cao hai nước đã gặp gỡ và trao đổi 

ý kiến tại nhiều diễn đàn đa phương. 

Quan hệ kinh tế – thương mại đã có 

những bước tiến nhanh kể từ sau khi Hiệp 

định Thương mại Việt Nam – Hoa Kì có 

hiệu lực tháng 12-2001 (Việt Nam và Hoa 

Kì kí kết Hiệp định Thương mại vào ngày 

13-7-2000 tại Washington D.C). Kim ngạch 

buôn bán hai chiều năm 2005 đạt 7,8 tỉ 

USD, tăng 20% so với năm 2004 và gấp 17 

lần so với năm 1995. Đến năm 2005, Việt 

Nam và Hoa Kì vẫn đang tiếp tục xây 

dựng, củng cố và phát triển hơn nữa mối 

quan hệ giữa hai nước vì lợi ích chung của 

nhân dân các nước. Từ những kết quả nêu 

trên, bài viết tập trung phân tích những 

đặc điểm của quan hệ Việt Nam – Hoa Kì 

trong giai đoạn 10 năm sau khi hai nước 

bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995-

2005). 

1. Nhìn lại lịch sử phát triển quan hệ 

Việt Nam và Hoa Kì, chúng ta có thể thấy 

mối quan hệ này thực sự vừa mang nặng 

dấu ấn lịch sử, vừa mang nặng tính thời đại.  

Thực tế, quan hệ Việt Nam – Hoa Kì 

không khởi đầu từ một cuộc chiến tranh 

mà được bắt nguồn trước hết từ những 

quan tâm về kinh tế, thương mại. Trong 

đó, có thể coi Thomas Jefferson là người 

gieo hạt giống đầu tiên cho quan hệ hữu 

nghị Việt Nam – Hoa Kì buổi ban đầu, và 

sau đó 169 năm sau khi Tuyên Ngôn độc 

lập Mĩ ra đời (4-7-1776), ngày 2-9-1945 

những tư tưởng vĩ đại của bản Tuyên ngôn 

này lại vang lên trong Tuyên ngôn Độc 

lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và 

tuyên đọc: “Tất cả mọi người đều sinh ra 

có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ 

những quyền không ai có thể xâm phạm 

được, trong những quyền ấy, có quyền 

được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu 

hạnh phúc” [5:555]. Kể từ đó, quan hệ giữa 

hai nước bắt đầu trải qua nhiều biến cố 

thăng trầm của lịch sử, và có lúc quan hệ 

giữa Việt Nam và Hoa Kì đã là quan hệ 

đối đầu giữa những người bảo vệ Tổ quốc 

(Việt Nam) và những kẻ đi xâm lược (Hoa 

Kì) trong giai đoạn 1954 – 1975.  

Chiến tranh lạnh kết thúc (1989) và sự 

sụp đổ của trật tự thế giới hai cực Yalta 

(1991) đã có tác động và ảnh hưởng to lớn 

tới quan hệ quốc tế toàn cầu nói chung và 

quan hệ Việt Nam – Hoa Kì nói riêng. Từ 

1986 Việt Nam đã triển khai công cuộc Đổi 

mới toàn diện. Đại hội VII của Đảng Cộng 

sản Việt Nam (6-1991) đã chính thức tuyên 

bố trước toàn thế giới đường lối đối ngoại 

độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa và đa 

phương hóa các quan hệ đối ngoại theo 

phương châm Việt Nam muốn là bạn của 

tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, 

phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát 

triển. Với thắng lợi của công cuộc đổi mới 

toàn diện và chính sách đối ngoại độc lập, 

tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương 

hóa, Việt Nam vẫn đứng vững, thế và lực 

ngày càng tăng, trở thành một yếu tố mà 

Hoa Kì phải tính đến trong cơ cấu kinh tế 

và an ninh ở khu vực. Mặt khác, hòa bình, 

hợp tác và phát triển ở khu vực đã trở 

thành xu thế không thể đảo ngược; các 

nước phát triển và ASEAN hưởng ứng 
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chính sách đối ngoại rộng mở của Việt 

Nam, tăng cường quan hệ với Việt Nam, 

từng bước vô hiệu hóa chính sách cấm vận 

của Hoa Kì đối với Việt Nam.  

Về phía Hoa Kì, trước tình thế không 

thể đảo ngược được của quan hệ Việt Nam – 

Hoa Kì trong tình hình mới, Tổng thống 

Hoa Kì G. Bush đã buộc phải khởi động 

tiến trình bình thường hóa quan hệ với 

Việt Nam. Năm 1991, Hoa Kì đưa ra "lộ 

trình 4 giai đoạn" tiến hành bình thường  

hóa quan hệ với Việt Nam, quan hệ Việt 

Nam – Hoa Kì bắt đầu chuyển động theo 

hướng tích cực. Trong giai đoạn này, hai 

bên chủ yếu tập trung vào các cố gắng để 

đi đến bình thường hóa quan hệ ngoại 

giao. Có thể nói, kết quả lớn nhất trong 

quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kì trong 

thời Kì sau Chiến tranh lạnh là hai bên 

đã ngồi vào đối thoại với nhau, và đến 

ngày 11-7-1995, hai bên đã chính thức 

tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại 

giao. Kết quả này, không những tạo cho 

Việt Nam “thế đứng mới, thoát ra khỏi 

hình thái hai phe của thời Chiến tranh 

lạnh” [7:23] mà còn tạo điều kiện để Việt 

Nam hội nhập thuận lợi vào khu vực và 

thế giới. Như vậy, phải mất 20 năm sau 

khi chiến tranh Việt Nam kết thúc (1975-

1995), Việt Nam và Hoa Kì mới có thể 

bình thường hóa về quan hệ ngoại giao. 

Đây là một khoảng thời gian khá dài, với 

nhiều bài học đáng để hai bên cùng suy 

nghĩ. 

Sau khi bình thường hóa quan hệ 

ngoại giao giữa hai nước (7-1995), quan hệ 

Việt Nam – Hoa Kì đã bước sang một giai 

đoạn phát triển mới. Trong giai đoạn này, 

quan hệ Việt Nam – Hoa Kì đã đạt được 

một số thành tựu nhất định trên các lĩnh 

vực chính trị – ngoại giao, kinh tế, văn 

hóa, giáo dục, khoa học – kĩ thuật… Tuy 

nhiên, cái mà mọi người trông đợi là quan 

hệ Việt – Mĩ sẽ có sự phát triển toàn diện 

và mạnh mẽ, trước hết là quan hệ kinh tế, 

thương mại đã không diễn ra như mong 

đợi. Các mối quan hệ trên các lĩnh vực 

giữa Việt Nam và Hoa Kì thực sự có khởi 

sắc, phát triển cao hơn hẳn giai đoạn 

trước cả về chất và lượng, qui mô cũng như 

mức độ, nhưng thực tế còn lâu mới tương 

xứng với tiềm năng, khả năng và mong 

muốn của mỗi nước.  

Cho nên, việc kí Hiệp định Thương mại 

Việt Nam – Hoa Kì (7-2000), chuyến thăm 

chính thức Việt Nam của Tổng thống Hoa Kì 

Bill Clinton (11-2000) và sau đó là chuyến 

thăm chính thức Hoa Kì của Thủ tướng Việt 

Nam Phan Văn Khải (6-2005) đã đánh dấu 

việc bình thường hóa hoàn toàn và đầy đủ 

quan hệ Việt Nam – Hoa Kì, được xem là 

kết quả lớn nhất trong quan hệ Việt Nam – 

Hoa Kì ở giai đoạn 1995 – 2005. Đặc biệt, 

chuyến thăm chính thức Hoa Kì của Thủ 

tướng Việt Nam Phan Văn Khải là bước 

phát triển logic từ những tiến bộ quan trọng 

và thực chất trong suốt 10 năm (1995 – 

2005) và chính là minh chứng quan trọng 

cho đà phát triển đó, thực sự mở trang mới 

trong lịch sử quan hệ song phương giữa hai 

nước Việt Nam và Hoa Kì. 

Đến năm 2005, quan hệ Việt Nam – 

Hoa Kì thực sự bình thường hóa và phát 

triển trên tất cả các mặt, điều khó có thể 

hình dung 10 năm về trước như tạp chí 

Tuần Kinh doanh của Hoa Kì đã nhận xét: 
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“Từng là đối thủ, giờ đây Mĩ và Việt Nam 

trở thành đối tác kinh tế và chính trị, mối 

quan hệ mà cách đây một thế hệ khó có 

thể tưởng tượng nổi” [11:30]. Những tiến 

triển đáng khích lệ nói trên có thể chưa 

tương xứng với tiềm năng của quan hệ 

song phương giữa Việt Nam và Hoa Kì, 

nhưng đó là những thành tích đáng kể và 

có thể khẳng định rằng 10 năm sau khi 

thiết lập quan hệ ngoại giao (1995 – 

2005), Việt Nam và Hoa Kì đã đi tới bình 

thường hóa quan hệ về mọi mặt và đang 

chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. 

Quan hệ hai nước “từ đối thủ đã trở thành 

đối tác của nhau”, “có những bước phát 

triển rất đáng khích lệ về mọi mặt, là 

bước khởi đầu tốt và là cơ sở để có thể 

tiến tới xây dựng một khuôn khổ quan hệ 

ổn định lâu dài tương xứng với tiềm năng 

to lớn của hai bên”[8]. 

2. Về thực chất, quan hệ với Việt Nam – 

Hoa Kì là quan hệ giữa hai quốc gia có chế 

độ chính trị – xã hội khác nhau, hệ tư 

tưởng khác nhau, xét đến cùng là “mối 

quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh”. Xét 

dưới góc độ biện chứng, mối quan hệ vừa 

hợp tác vừa đấu tranh giữa Việt Nam và 

Hoa Kì, là việc một nước không lớn – Việt 

Nam cần giải quyết đúng đắn mối quan hệ 

với một nước lớn, một siêu cường là Hoa 

Kì, qua đó tạo điều kiện để đất nước phát 

triển, hội nhập với thế giới. 

Trên thực tế, quan hệ với Hoa Kì trong 

thời gian qua cho thấy bài học quan hệ giữa 

một nước lớn và một nước nhỏ. Là một siêu 

cường với những lợi ích toàn cầu, Hoa Kì 

luôn nhìn Việt Nam từ góc độ lợi ích chiến 

lược, qua lăng kính quan hệ của Hoa Kì với 

các nước lớn. Do các yếu tố lịch sử, sự khác 

biệt về chính trị, văn hóa và cạnh tranh 

thương mại, các mâu thuẫn nảy sinh trong 

quá trình mở rộng và phát triển quan hệ 

giữa hai nước là không tránh khỏi. Bên 

cạnh đó, khoảng cách to lớn về trình độ 

phát triển kinh tế giữa Hoa Kì và Việt 

Nam sẽ tiếp tục là trở ngại trong hợp tác 

giữa hai nước.  

Người Mĩ vốn thực dụng và vẫn 

thường nói “Không có ai cho không ai cái 

gì cả” (Three is “no free lunch”). Thực tế 

cho thấy, Hoa Kì chỉ hào phóng giúp đỡ 

cho một nước nào đó nếu nước đó là đồng 

minh của Hoa Kì hoặc nằm dưới cái ô “bảo 

hộ” của Hoa Kì. Còn đối với Việt Nam 

trong một thời gian dài là kẻ thù của Hoa 

Kì (1954 – 1995), Hoa Kì không thể không 

tính toán đến việc sử dụng công cụ “diễn 

biến hòa bình” đối với Việt Nam [4:163]. 

Tuy nhiên, với những thành tựu đã được 

trong thời gian 1995 – 2005, mặt hợp tác có 

phần nổi trội hơn. Tuy quan hệ Việt Nam – 

Hoa Kì đã được bình thường hóa và phát 

triển trên nhiều lĩnh vực, nhưng về nhiều 

khía cạnh, còn phải mất nhiều thời gian nữa 

mối quan hệ này mới thực sự trở thành mối 

quan hệ bình thường. Khó khăn và trở ngại 

không chỉ là đặc thù của quan hệ giữa Việt 

Nam và Hoa Kì. Trong bất cứ mối quan hệ 

quốc tế nào, sự tồn tại của mâu thuẫn là 

không thể tránh khỏi cho dù đấy là quan hệ 

đồng minh hay quan hệ đối tác. Điều quan 

trọng là hai bên không để cho những khác 

biệt và mâu thuẫn ảnh hưởng xấu đến quan 

hệ đang phát triển giữa hai nước.  

Chính những nỗ lực hành động với 

tinh thần thiện chí và dựa trên các thỏa 
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thuận chung đã thực sự đem lại lợi ích cho 

nhân dân hai nước; các kế hoạch và hành 

động kích động, khơi dậy hận thù, các 

quyết sách đơn phương mang tính áp đặt, 

xuyên tạc và bóp méo sự thật đều không 

có lợi cho việc xây dựng và tôn trọng lẫn 

nhau. Thách thức lớn nhất trong quan hệ 

hai nước là đòi hỏi hai bên gác lại quá 

khứ, hướng tới tương lai, cùng nhau tiếp 

tục giải quyết các vấn đề còn vướng mắc. 

Vậy “hiểu biết lẫn nhau” sẽ tiếp tục là 

cách thức tốt nhất thúc đẩy quan hệ hai 

nước. Sự phát triển các mối giao lưu đó tạo 

thêm cơ hội hiểu biết về nhau đúng hơn, 

nhiều hơn.  

Mười năm (1995 -2005) đã có thêm 

nhiều người Mĩ hiểu rằng Việt Nam không 

chỉ là một cuộc chiến tranh, mà còn là một 

dân tộc, một nền văn hóa. Theo kết quả 

thăm dò dư luận của Zogby International 

ngày 7-1-2004 thì 75% người Mĩ cho rằng 

cần gác lại những khác biệt trong quan hệ 

với Việt Nam để bắt đầu một kỉ nguyên 

hợp tác mới giữa hai nước [11:36]. Về 

phần mình, Việt Nam đã và đang làm 

đúng như phương châm “sẵn sàng là bạn 

và đối tác tin cậy của tất cả các nước trong 

cộng đồng quốc tế”, đặc biệt là đối với Hoa 

Kì. Bước vào giai đoạn mới, với nỗ lực của 

hai bên, hợp tác Việt Nam – Hoa Kì trong 

khuôn khổ quan hệ đối tác ổn định và bền 

vững sẽ ngày càng được tăng cường và là 

xu hướng chủ đạo vì điều đó đáp ứng lợi 

ích chung của nhân dân hai nước và phù 

hợp với xu thế hợp tác và hội nhập đang 

diễn ra trên khu vực cũng như trên toàn 

thế giới. Do vậy, quan hệ Việt Nam – Hoa 

Kì vẫn ở trong tình trạng vừa hợp tác vừa 

đấu tranh, song mặt hợp tác sẽ nổi trội, 

chiếm ưu thế chủ đạo trong quan hệ giữa 

hai nước. 

3. Lịch sử quan hệ Việt Nam – Hoa Kì 

đã trải qua nhiều thăng trầm, trong đó có 

những thời kì dài hàng mấy chục năm hai 

bên đã đối đầu nhau, đối địch nhau, và trở 

thành kẻ thù của nhau không chỉ trong ý 

thức hệ tư tưởng, mà cả trên chiến trường. 

Nhưng cho đến ngày hôm nay, toàn bộ tiến 

trình lịch sử ấy đã cho thấy rằng, mặc dù 

Việt Nam và Hoa Kì có chế độ chính trị – xã 

hội khác nhau nhưng giữa hai nước, hai 

quốc gia – dân tộc vẫn có nhiều điểm tương 

đồng, những “mẫu số chung” của sự gặp gỡ, 

hợp tác cùng phát triển.  

Trên thực tế, bản chất mối quan hệ 

giữa Việt Nam và Hoa Kì là cả hai nước 

đều làm mọi cách để tận dụng lợi ích và 

hạn chế tiêu cực từ mối quan hệ này. Điều 

có lợi cho Hoa Kì là thương mại và một số 

nhượng bộ nhất định trong các hiệp định.  

Còn Việt Nam có thể tận dụng cơ hội về 

thương mại, công nghệ cao, phát triển 

đường lối ngoại giao nhân dân. Như vậy 

giữa hai nước có những lợi ích song trùng, 

nhưng không ổn định [10:47]. 

Về phía mình, từ trước khi Việt Nam 

và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ ngoại 

giao, quan điểm của Việt Nam là “khép lại 

quá khứ” và “hướng về tương lai”. Chính 

phủ và nhân dân Việt Nam muốn làm mọi 

việc cho quá khứ cay đắng này không là 

vật cản mối quan hệ bình thường giữa Việt 

Nam và Hoa Kì. Việt Nam rất coi trọng 

việc cải thiện quan hệ với Hoa Kì trong 

khuôn khổ chính sách ngày càng rộng mở 

các quan hệ đa phương hóa và đa dạng 
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hóa của mình. Thông qua việc phát triển 

quan hệ giữa hai nước, “Chúng tôi [Việt 

Nam] muốn nhân dân hai nước sống với 

nhau như những người bạn mãi mãi, hay ít 

nhất cũng không như những kẻ thù của 

nhau. Đó là đạo lí cao nhất của Việt Nam” 

[1:113]. Và “Xét trong hệ thống các quan 

hệ quốc tế của Việt Nam, quan hệ Việt – 

Mĩ có tầm quan trọng đặc biệt, Mĩ là đối 

tác số 1 có khả năng và tiềm lực tác động 

hơn bất cứ đối tác nào khác đến chất 

lượng môi trường Việt Nam” [14:61]. 

Về phía Hoa Kì, Việt Nam đã trở 

thành một đối tác quan trọng của mình. 

Chính Tổng thống Hoa Kì B. Clinton đã 

nhiều lần nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam – 

Hoa Kì đã chuyển từ quan hệ thù địch sang 

quan hệ đối tác, và bằng cách giúp Việt 

Nam gia nhập cộng đồng các quốc gia, bình 

thường hóa đồng thời cũng phục vụ lợi ích 

của chúng ta khi chúng ta làm việc vì một 

Việt Nam tự do và hòa bình trong một châu 

Á ổn định và hòa bình. Đại sứ Hoa Kì tại 

Việt Nam Pete Peterson đã từng nói: 

“Chúng ta không thể thay đổi được quá 

khứ. Cái chúng ta có thể thay đổi được là 

tương lai” [12:3]. Đó chính là điểm gặp gỡ, 

là “mẫu số chung” lớn để hai bên có thể 

hợp tác cùng phát triển trong tương lai.  

Ngoại giao Việt Nam trong thời gian 

qua đã kết hợp rất tốt sức mạnh của dân 

tộc Việt Nam với sức mạnh thời đại. Sức 

mạnh thời đại hiện nay là cuộc đấu tranh 

trên toàn cầu vì hòa bình, công bằng và 

bình đẳng thực sự. Nhân dân Hoa Kì cũng 

tham gia vào cuộc đấu tranh đó, và đây 

chính là một điểm tựa của dân tộc Việt 

Nam. Thượng nghị sĩ John McCain, người 

có đóng góp rất lớn trong tiến trình bình 

thường hóa và thúc đẩy quan hệ hai nước, 

gần đây đã nhận xét: “Quan hệ giữa Mĩ và 

Việt Nam đang ngày càng vững mạnh vì 

hợp tác thương mại và vai trò chiến lược 

của Việt Nam ở khu vực” [11:35-36]. 

4. Nhìn lại 10 năm sau khi hai nước 

bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995 

– 2005), quan hệ hai nước Việt Nam và Hoa 

Kì trên các lĩnh vực ngoại giao – chính trị, 

kinh tế, văn hóa, khoa học – kĩ thuật… thực 

sự tiêu biểu cho mối quan hệ vừa mang 

nặng nhiều dấu ấn lịch sử, vừa mang nặng 

tính thời đại. Mối quan hệ này ngày càng 

phát triển vững chắc và có nhiều hứa hẹn. 

Đó là mối quan hệ hợp tác giúp đỡ lẫn 

nhau trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng 

độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, hai bên cùng có 

lợi vì sự phát triển chung của hai nước, của 

khu vực và thế giới. Những thành quả đạt 

được trong thời gian qua là do những nỗ lực 

tích cực của chính phủ và nhân dân hai 

nước Việt Nam và Hoa Kì. Hiện nay, quan 

hệ Việt Nam – Hoa Kì gắn liền với lợi ích 

chính trị, kinh tế và an ninh của mỗi quốc 

gia. Chưa bao giờ quan hệ hai nước lại 

phát triển với nhiều sự kiện sinh động 

như giai đoạn 1995 – 2005. 

Bước vào những năm tiếp theo của thế 

kỉ XXI, cùng với những tương đồng về lợi 

ích chung, mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kì 

đã và sẽ được xây dựng và phát triển thuận 

lợi trong môi trường thế giới đầy sôi động 

và chuyển biến. Thực tế cho thấy, mối quan 

hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kì 

ngày càng mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt, 

phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai 

nước. Trên thực tế, phía trước vẫn còn 
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nhiều việc phải làm. Quan hệ giữa hai nước 

thực tế vẫn ở dưới mức tiềm năng, và đó sẽ 

là cơ sở để hai bên tiếp tục có những sáng 

kiến chủ động thúc đẩy quan hệ. Đồng thời, 

những khác biệt về chính trị – xã hội cũng 

như tranh chấp thương mại cũng đã xuất 

hiện. Đó là cơ sở để hai bên còn lo ngại về 

những bước lùi có thể có trong quan hệ 

song phương. Tuy nhiên, xét về tổng thể, 

khi xu thế phát triển quan hệ đã trở thành 

không thể đảo ngược và các cơ hội bị bỏ lỡ 

đã trở nên không ai mong muốn, thì hướng 

về tương lai đã trở thành một thông điệp rõ 

ràng. Do đó, định vị rõ ràng cho mối quan 

hệ đối tác Việt Nam – Hoa Kì là điều cần 

thiết trong giai đoạn phát triển tiếp theo.  

Có thể nói, những thành tựu đạt được 

trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kì nói 

riêng và hoạt động đối ngoại của Việt 

Nam nói chung trong giai đoạn 1995 – 

2005 đã thêm một lần nữa khẳng định 

truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân 

tộc Việt Nam, khẳng định sự đúng đắn 

trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, 

hòa bình, hợp tác và phát triển của Đảng 

và Nhà nước ta. Đó là đường lối “đưa các 

quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào 

chiều sâu, ổn định, bền vững, đồng thời 

phát triển quan hệ với tất cả các nước, các 

vùng lãnh thổ trên thế giới và các tổ chức 

quốc tế theo các nguyên tắc: tôn trọng độc 

lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 

nhau, không can thiệp vào công việc nội 

bộ của nhau; không dùng vũ lực hoặc đe 

dọa dùng vũ lực; giải quyết các bất đồng 

và tranh chấp thông qua thương lượng hòa 

bình; tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và 

cùng có lợi” [3:39]. Đồng thời, đó cũng là 

một minh chứng khẳng định những thành 

tựu mà nhân dân ta đạt được sau hơn 20 

năm đổi mới có ý nghĩa vô cùng quan 

trọng. Đó là nguồn nội lực, là yếu tố quyết 

định, là nền tảng để chúng ta hội nhập và 

tiếp thu, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực 

từ bên ngoài, nâng cao thế và lực của đất 

nước trên trường khu vực và quốc tế. 
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